Giáo án lớp 4A : Năm học 2011-2012
*******************************************************************************



Tuần 5: 
Ngày soạn: 19/09/2011

Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011

TOÁN

TiÕt 24: BIỂU ĐỒ  

I-MỤC TIÊU:

    * Giúp học sinh

- Bước đầu nhận biết về biểu đồ tranh.

- Biết đọc và phân tích thông tin trên biểu đồ tranh.

II-ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC :

- Hình vẽ biểu đồ như SGK

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	TL
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5

10’

20’

5’
	1 .Kiểm tra bài cũ :

- Chữa bài tập ở VBT

Nhận xét ghi điểm

2-Bài mới :

   a) Giới thiệu - ghi đầu bài
b) Tìm hiểu biểu đồ: Các con của năm

 g/đình

- GV treo biểu đồ: Đây là biểu đồ về các con của năm gia đình.

(?) Biểu đồ có mấy cột?

(?) Cột bên trái cho biết gì?

(?) Cột bên phải cho biết những gì?

(?) Biểu đồ cho biết về các con của những gia đình nào?

(?) Nêu những điều em biết về các con của năm gia đình thông qua biểu đồ?

(?) Những Gia đình nào có 1 con gái? Có 1 con trai? 

c) Luyện tập:
*Bài tập 1

(?) Biểu đồ biểu diễn nội dung gì? 

(?) Khối 4 có mấy lớp, đọc tên các lớp đó?

(?) Cả 3 lớp tham gia mấy môn thể thao? Là những môn nào?

(?) Môn bơi có mấy lớp tham gia? Là những lớp nào?

(?) Môn nào có ít lớp tham gia nhất?

(?) Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? Trong đó họ cùng tham gia những môn nào?

 *Bài tập 2 
- HD học sinh yếu quan sát kỹ để làm bài.

- GV đi từng bàn giúp đỡ học sinh nào còn lúng túng.

- Nhận xét chữa bài.

- Gv đánh giá ghi điểm

3.Củng cố-dặn dò:

- Nhân xét tiết học, HS về nhà làm bài tập trong vở BTT và chuẩn bị bài sau.
	-2 em lên bảng chữa bài 3,4 

- HS ghi đầu bài vào vở

-  HS quan sát biểu đồ.

- HS quan sát và trả lời các câu hỏi :

+ Biểu đồ có 2 cột.

+ Cột bên trái nêu tên của các gia đình.

+ Cột bên phải cho biết số con. Mỗi con của từng gia đình là trai hay gái.

+ Các gia đình: cô Mai, cô Đào, cô Lan, cô Hồng và cô Cúc.

+ Gia đình cô Mai có 2 con gái.

    Gia đình cô Lan có 1 con trai.

    G/đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

 Gia đình cô Đào có 1 con gái.

  Gia đình cô Cúc có 2 con trai.

+ Có 1 con gái là gia đình cô Hồng và cô Đào. Có 1 con trai là gia đình cô Lan và cô Hồng.

- HS quan sát biểu đồ rồi tự làm bài.

+ Biểu đồ biểu diễn các môn thể thao khối lớp  bốn tham gia.  

+ Khối lớp có 3 lớp là: 4A, 4B, 4C .

+ 4 môn thể thao là bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.

+ Có 2 lớp tham gia là 4A và 4 B.

+ Môn cờ vua chỉ có lớp 4A tham gia .  

+ Tham gia tất cả các môn. Trong đó họ cùng tham gia môn đá cầu.

- HS đọc đề bài, tự làm vào vở

- 3 HS lên bảng mỗi H/s làm 1 ý  

Bài giải

a) Số tấn thóc g/đình bác Hà thu hoạch được trong năm 2002 là:

10  x 5 = 50 (tạ) ;   50 tạ = 5 tấn

b) Số tạ thó năm 2000 gia đình bác Hà thu được là: 

10   x  4  = 40 ( tạ )

Năm 2002 g/đình bác Hà thu được nhiều hơn năm 2000 là:

50 – 40  =    10 (tạ)

c)(KG) Số tạ thóc năm 2001 g/đình bác Hà thu được là :

10  x 3  = 30 ( tạ )

Số tấn thóc cả 3 năm g/đình bác Hà thu được là :

40 + 30 + 50 = 120 ( tạ )

12 0 tạ = 12 tấn

+Năm thu hoạch được nhiều thóc nhất là năm 2002.

+Năm thu hoạch được ít thóc nhất là năm 2001.

- HS tự đánh giá

- HS lắng nghe


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
   TiÕt 10: DANH TỪ
I-MỤC TIÊU:

- Hiểu danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị)

-Nhận biết  được danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ cho trước và tập đặt câu..

II-ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC :

- Bảng lớp viết sẵn bài 1 phần n/xét, giấy khổ to, bút dạ, tranh, ảnh vẽ con sông, cây dừa, trời mưa, quyển truyện...

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	TL
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

15’

15’

5’
	1 .Kiểm tra bài cũ :

- Tìm từ trái nghĩa với trung thực và đặt câu với từ vừa tìm được.

- Gọi hs dưới lớp đọc đoạn văn đã giao về nhà luyện tập. 

- GV nxét và ghi điểm cho hs.

2-Bài mới :

a) Giới thiệu: “Ghi đầu bài”
b) Tìm hiểu bài:

*Phần nhận xét:
Bài tập 1:
- Gọi hs đọc y/c và nội dung.

- Y/c hs thảo luận cặp đôi và tìm từ.

- Gọi hs đọc câu trả lời:

- Mỗi hs tìm từ ở một dòng thơ.

- Gv dùng phấn màu gạch chân dưới những từ chỉ sự vật.

Bài tập 2:- Gọi hs đọc y/c.
- Phát giấy và bút dạ cho từng nhóm.

- Y/c các nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu.

- Y/c các nhóm trình bày phiếu của mình.

=>GV: Những từ chỉ sự vật, chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm và đơn vị được gọi là danh từ.

(?) Danh từ là gì?

(?) Danh từ chỉ người là gì?

(?) Khi nói đến “cuộc đời”, “cuộc sống” em có nếm, ngửi, nhìn được không?

*Phần ghi nhớ:
- Y/c hs đọc ghi nhớ trong sgk.

- Y/c hs lấy ví dụ về danh từ, gv ghi nhanh lên bảng.

c) Luyện tập:
Bài tập 1:

- Gọi hs đọc nội dung và y/c.

- Y/c hs thảo luận cặp đôi và tìm danh từ chỉ khái niệm.

(?) Tại sao các từ: Nước, nhà, người không phải là danh từ chỉ khái niệm?

(?) Tại sao từ “cách mạng” là danh từ chỉ khái niệm?

- GV nxét, tuyên dương hs.

Bài tập 2:- Gọi hs đọc y/c.
- Y/c hs tự đặt câu

- Gọi hs đọc câu mình đặt.

- GV nxét, sửa sai cho hs.

3.Củng cố-dặn dò:

(?) Thế nào là danh từ? Lấy ví dụ về danh từ chỉ vật cây cối?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà học thuộc bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 Hs thực hiện y/c.

- Hs ghi đầu bài vào vở.

- 2 Hs đọc y/c và nội dung.

- Hs thảo luận cặp đôi và tìm từ ghi vào vở nháp.

- Tiếp nối đọc bài và nxét.

+ Dòng 1: Truyện cổ.

+ Dòng 2: Cuộc sống, tiếng, xưa

+ Dòng 3: Cơn, nắng, mưa.

+ Dòng 4: Con, sông, rặng, dừa.

+ Dòng 5: Đời, cha ông.

+ Dòng 6: Con sông, chân trời.

+ Dòng 7: Truyện cổ.

+ Dòng 8: Mặt, ông cha.

- Hs đọc lại.

- Hs đọc to, cả lớp theo dõi.

- Nhận đồ dùng học tập.

- Dán phiếu, nxét, bổ sung.

+ Từ chỉ người: ông cha, cha ông.

+ Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời.

+ Từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa.

+ Từ chỉ khái niệm: cuộc sống, truyện cổ, tiếng, xưa, đời.

+ Từ chỉ đơn vị: con, cơn, rặng.

- Lắng nghe.

+ Danh từ là từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị.

+ Danh từ chỉ người là những danh từ chỉ người.

+ Không nếm, nhìn được về “cuộc đời” “cuộc sống” vì nó không có hình thái rõ rệt.

+ Là từ chỉ những sự vật không có hình thái rõ rệt.

- Hs đọc ghi nhớ

- Hs nêu ví dụ: thầy giáo, cô giáo, bàn, ghế, gió, sấm...

- Hs đọc.

- Hoạt động theo cặp đôi.

- Các danh từ chỉ khái niệm: điểm đạo đức, lòng, kinh nghiệm, cách mạng.

+ Vì nước, nhà là danh từ chỉ vật, người là danh từ chỉ người, những sự vật này ta có thể nhìn thấy hoặc sờ thấy được.

+ Vì “cách mạng” nghĩa là cuộc đấu tranh về chính trị hay kinh tế mà ta chỉ có thể nhận thức trong đầu, không nhìn thấy và chạm được.

- H/s đọc thành tiếng.

- Đặt câu và tiếp nối đặt câu của mình.

- HS đọc:

+ Bạn An có một điểm rất đáng quý là thật thà.

+ Chúng ta luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức.

- Hs nối tiếp trả lời.

- Hs ghi nhớ.


địa lý 

TiÕt 5:TRUNG DU BẮC BỘ 
A. Mục đích - yêu cầu:

- HS biết mô tả vùng Trung du Bắc Bộ.

- Xác lập mối quan hệ địa lí giữa thiên nhiên & hoạt động sản xuất của con người ở Trung du Bắc Bộ.

- Nêu quy trình chế biến chè. GV ý thức bảo vệ cây rừng & tham gia trồng cây.

B. Đồ dùng dạy học: 

Tranh ảnh trung du Bắc Bộ. Bản đồ Việt Nam.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5'
	I. Bài cũ:+ Nêu ~ hoạt động sản xuất của người dân ở  Hoàng Liên Sơn?
	- 2 HS trả lời – N/x

	
	+ Nêu quy trình sản xuất phân lân? / GV đánh giá
	

	30'
	II. Bài mới: 
	

	
	1. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài 
	

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	a./ Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, GV ghi mục
	- HS ghi vở

	
	*) Hoạt động1: Làm việc cá nhân 
	

	
	- Đọc mục I SGK, quan sát tranh ảnh để TLCH
	HS đọc thầmắnGK kết 

	
	+ Vùng trung du là vùng như thế nào?
	hợp quan sát tranh ảnh

	
	+ Nhận xét gì về đỉnh, sườn đồi, đồi được sắp xếp ntn?
	lần lượt trả lời câu hỏi

	
	+ Mô tả sơ lược vùng trung du?
	HS thảo luận theo cặp

	
	+ Nêu những nét riêng biệt vùng trung du?
	1 vài em trả lời

	
	GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời
	

	
	- GV chỉ trên bản đồ hành chính các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.
	

	
	b./ Chè & cây ăn quả trung du.
	

	
	*) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
	- HS hoạt động N4 (5)

	
	- Đọc mục 2 SGK & quan sát tranh trong SGK & thảo luận để trả lời câu hỏi.
	

	
	+ Trung du Bắc Bộ thích hợp với trồng cây gì?
	

	
	+ H1, 2 cho biết ~ cây trồng nào có ở Thái Nguyên, Bắc Giang & tìm 2 địa phận này trên bản đồ?
	

	
	+ Chè được trồng để làm gì?
	

	
	+ Quan sát & nêu quy trình chế biến chè?
	

	
	+ Những năm gần đây, ở trung du Bắc Bộ xuất hiện trang trại gì? - GV chốt ý
	- Đại diện nhóm trình bày – N/x, bổ sung

	
	c./ Trồng rừng & trồng cây công nghiệp 
	

	
	*) Hoạt động 3: Làm việc cả lớp
	

	
	- Quan sát tranh ảnh đồi trọc:
	

	
	+ Vì sao vùng trung du Bắc Bộ có ~ nơi đất trống đồi trọc
	

	
	+ Để khắc phục tình trạng này người dân làm gì?
	

	
	+ Dựa vào bảng số liệu n/x tình hình trồng rừng mới ở Phú Thọ những năm gần đây?
	

	
	- GV chốt ý, giảng về thực tế trồng rừng để giáo dục HS
	

	5’
	3.Củng cố - dặn dò: Đọc ghi nhớ, GV n/x giờ học, dặn dò
	


:                                                   


   KỸ THUẬT
TiÕt 5: KHÂU THƯỜNG(Tiết 2)
I-MỤC TIÊU:

  -Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu, đường khâu thường.

  -Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường theo đường vạch dấu.

  -Rèn luyện tính kiên trì, khéo léo của đôi tay.

II-ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC :

  -Tranh quy trình khâu thường, mẫu khâu, 1 số sản phẩm khâu thường.

  -1 mảnh vải len (sợi khác màu vải) kim khâu len...

III,CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	TL
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’

25’

5’
	1 .Kiểm tra bài cũ :

Nêu kĩ thuật khâu thường?

-2 HS thực hiện khâu trên giấy

2-Bài mới :

a,Hoạt động 1:

-Treo tranh quy trình 

(?) Nhắc lại kĩ thuật khâu thường theo các bước?

(?) Nêu cách kết thúc đường khâu?

-Yêu cầu H thực hành khâu thường .

(?) Vì sao ta phải khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu?

b,Hoạt động 2:

-Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

-Y/c HS tự đánh giá 

-Nhận xét đánh giá sản phẩm của HS 

3.Củng cố-dặn dò:

-Nhận xét tiết học

-HS về nhà tự khâu lại mũi khâu thường 

-CB đồ dùng cho bài sau.
	2 em thực hiện

-Quan sát quy trình và nêu.

+Khâu lại mũi ở mặt phải đường khâu nút chỉ ở mặt trái đường khâu.

+Thực hành khâu mũi thường trên vải khâu từ đầu -> cuối vạch dấu.

+Khâu xong đường thứ nhất có thể khâu tiếp đường thứ hai.

+Làm như vậy đê giữ đường khâu không bị tuột chỉ khi sử dụng 

-Đánh giá kết quả học tập.

-Tiêu chuẩn đường vạch dấu thẳng và cách đều 

-Các mũi khâu thường tương đối đều, bằng nhau, không bị dúm, thẳng theo đường vạch dấu.

-Hoàn thành đúng thời gian.


Ngày soạn: 10 /10/2011 

                                       Ngày giảng:Thứ  năm  ngày 13 tháng 10 năm 2011
Tuần 8

Toán


Tiết 39
GÓC NHỌN, GÓC TÙ ,GÓC BẸT
I/ Mục tiêu: 

   Giúp HS:

-Có biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

-Biết dùng ê ke để nhận dạng góc nào là góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Ê ke;

- Bảng phụ.

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ:(3’)
- Kiểm tra đồ dùng, sách, vở.

- Nhận xét

B. Dạy bài mới:(30’)
1 Giới thiệu bài:

- Nêu mục tiêu bài học

2. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt

a) Góc nhọn: 

- Treo bảng phụ.

-GV chỉ vào hình vẽ góc nhọn: Đây là góc nhọn. Đọc là: Góc nhọn đỉnh O cạnh OA, OB.

-GV vẽ lên bảng góc nhọn khác ( đỉnh 0, cạnh 0P, 0Q).

    + Yêu cầu HS quan sát rồi đọc.

? Trên thực tế, em nhìn thấy những vật nào có góc nhọn?

-GV áp ê ke vào góc nhọn( như hình vẽ)...so sánh góc nhọn với góc vuông?

* GV KL: Góc nhọn bé hơn góc vuông.

b) Giới thiệu về góc tù

    ( tương tự như trên).

* GV KL :  Góc tù lớn hơn góc vuông.

c)Giới thiệu góc bẹt

    ( tương tự các bước trên)

* Nhận xét: Góc bẹt bằng 2 góc vuông.

2.Thực hành:

* Bài 1( SGK- 49)
- HS nêu yêu cầu; 

- GV treo bảng phụ đã vẽ các góc SGK

- Có thể quan sát tổng thể để nhận dạng hoặc dùng ê ke để nhận biết góc: góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

-Gọi HS chỉ và nêu từng góc.

-GV nhận xét, chốt kết quả.

* Bài 2( SGK – 49 )

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS quan sát các hình.

-Hình tam giác nào có 3 góc nhọn?

-Hình tam giác nào có góc vuông?

-Hình tam giác nào có góc tù?

+GV theo dõi giúp HS yếu nhận biết từng hình tam giác.

C.  Củng cố, dặn dò ( 3’)

- GV chốt kiến thức các góc.

-Nhận xét giờ học.

-Dặn ôn bài, chuẩn bị bài sau.


	- HS lắng nghe


A

- Vài HS nhắc lại.  O                        B

-HS quan sát rồi đọc.

                     P

  O                        Q

- HS liên hệ trả lời.

· Góc nhọn bé hơn góc vuông.


M

               O                   N

                                                

           C             O               D

1. Trong các hình sau, góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

+Góc nhọn: Góc đỉnh A, cạnh AM, AN

                    Góc đỉnh D, cạnh DV, DU.

+Góc tù: Góc đỉnh B, cạnh BP,BQ

               Góc đỉnh O, cạnh OG, OH.

+Góc vuông: Góc đỉnh C...

+Góc bẹt: Góc đỉnh E...

2. Trong các hình tam giác sau :

-HS quan sát hình vẽ trong bài.

+ Tam giác ABC

+Tam giác DEG ( góc E vuông)

+Tam giác MNP ( góc N tù)

-Lớp làm vào vở.


Luyện từ và câu
                                           TiÕt 16:    DẤU NGOẶC KÉP
I. Mục tiêu

- Hiểu nội dung của dấu ngoặc kép và cách dùng dấu ngoặc kép.

- Biết dùng dấu “…” trong khi viết.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ viết đoạn văn phần nhận xét.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ(5’):

- 1 HS đọc, 3 HS viết bảng tên người, tên địa lý nước ngoài ( các tên trong phần nhận xét).

- Nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới:(30’)
1. Giới thiệu bài:

- Nêu mục tiêu bài học.

2. Phần nhận xét:

* Bài 1:

- HS nêu yêu cầu.

? Tìm những từ và câu được đặt trong dấu ngoặc kép?

- GV gạch chân từ bằng phấn đỏ.

? Những từ ngữ và câu đó là lời của ai?

? Dấu ngoặc kép dùng trong câu trên có tác dụng gì?

· GV dựa vào ví dụ chốt nội dung bài 1

* Bài 2:

- HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn các câu hỏi sau:

? Khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập?

? Khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm?

- Giáo viên chốt nội dung bài tập 2.

*Bài 3:

- HS nêu yêu cầu.

? Từ “lầu” chỉ cái gì?

? Tắc kè hoa có xây được lầu theo nghĩa trên không?

? Từ “lầu” ở đây được dùng theo nghĩa gì?

? Dấu ngoặc trong trường hợp này dùng để làm gì?

· GV chốt nội dung bài tập 3.

3. Ghi nhớ:

- HS đọc ghi nhớ.

- Yêu cầu HS lấy ví dụ về tác dụng của dấu ngoặc kép.

4. Luyện tập:

* Bài 1:

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi trong nhóm bàn để tìm lời nói trực tiếp.

- Một HS làm bảng.

- Nhận xét chữa bài.

* Bài 2:

- HS nêu yêu cầu đề bài.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi SGK.

- Nhận xét bổ sung.

*Bài 3:
- HS nêu yêu cầu.

- Một Hs làm bảng, HS dưới lớp làm VBT

- Chữa bài:

? Tại sao từ “vôi vữa” lại được đặt trong dấu ngoặc kép?

-  Gv hỏi tương tự với các từ còn lại.

- GV chốt kết quả đúng

- GV chốt cách dùng dấu ngoặc kép.
C. Củng cố-dặn dò ( 3’):

? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?

· Nhận xét tiết học.

· Chuẩn bị bài sau.
	· 1 HS đọc ở dưới lớp, 3 HS viết bảng, HS dưới lớp viết nháp.

· Nhận xét bài làm của bạn.

+ “ Người lính…..mặt trận “i” đầy tớ trung thành….nhân dân”; 

+ “Tôi chỉ có…..học hành”

- Lời nói của Bác Hồ.

- Lời dẫn trực tiếp của Bác Hồ.

- Khi dẫn lời nói trực tiếp chỉ là một cụm từ như: “người lính…mặt trận”

- Khi dẫn lời nói trực tiếp là một câu chọn vẹn như câu nói của Bác Hồ: “Tôi chỉ có…..học hành”

- “lầu làm thuốc” chỉ ngôi nhà tầng cao, to, sang trọng, đẹp đẽ.

- Tắc kè xây tổ trên cây, tổ tắc kè bé không phải cái lầu thực theo nghĩa trên.

- Từ “lầu” nói cái tổ tắc kè rất đẹp và quí.

- Đánh dấu từ “lầu” dùng không đúng nghĩa với tổ của tắc kè.

- 2 HS đọc ( SGK – 83)

- HS tự lấy ví dụ, GV sửa.

1. Tìm lời nói trực tiép trong đoạn văn sau:

+ “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?”

+ “ Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ…khăn mùi xoa”.

2.  

- Những lời nói trực tiếp trong đoạn văn không thể viết xuống dòng đặt sau dấu gạch đầu dòng vì: Đây không phải là lời nói trực tiếp giữa hai nhân vật đang nói chuyện.

3. Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau?

- “vôi vữa”; “trường thọ”; “đoản thọ”

- Vì Vì từ “vôi vữa” ở đây không phải có nghĩa như vôi vữa con người thường dùng mà nó có nghĩa đặc biệt.




địa lý

Tiết 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN
A. Mục đích - yêu cầu:

- HS biết trình bày 1 số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên: Trồng cây công nghiệp lâu năm & chăn nuôi gia súc lớn dựa  vào lược đồ, bản đồ, bảng số liệu, tranh ảnh để tìm kiến thức.

- Xác lập mối quan hệ địa lí giữa các TP tự nhiên với nhau & giữa tự nhiên với hoạt động sản xuất của con người.

* GD SDTKNL: Khai thỏc hợp lớ rừng, tớch cực trồng rừng.

B. Đồ dùng dạy học: 

Bản đồ, lược đồ Nam Trung Bộ – Tranh SGK.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5'
	I. Bài cũ:+ Kể tên 1 số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên?
	- 2 HS trả lời – N/x

	
	+ Hãy mô tả nhà rông? Nhà rông dùng để làm gì?
	

	
	GV n/x đánh giá
	

	30'
	II. Bài mới: 
	

	
	1. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài 
	

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	a./ Trồng cây công nghiệp trên đất ba zan
	

	
	( Hoạt động1: Làm việc theo nhóm
	

	
	- GV yêu cầu HS dựa vào kênh hình & kênh chữ mục 1 để TLCH:
	- Các nhóm đọc thầm thảo luận & TLCH theo

	
	+ Kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên?
	nhóm 4

	
	+ Cây công nghiệp lâu năm nào được trồng nhiều nhất?
	Đại diện nhóm trình bày 

	
	+ Tại sao ở Tây Nguyên thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp?
	ý kiến – các nhóm khác bổ sung - TNYK

	
	- GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu TL – GV chốt & giới thiệu thêm về sự hình thành đất đỏ bazan
	

	
	( Hoạt động 2: 
	

	
	+ Yêu cầu HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cafe ở Buôn Ma Thuột & n/x về vùng cafe ở Buôn Ma Thuột?
	- HS hoạt động cá nhân HS phát biểu

	
	+ Các em biết gì về cafe ở Buôn Ma Thuột? Nêu những khó khăn về trồng trọt?
	

	
	+ Người dân Tây Nguyên khắc phục những khó khăn gì?
	

	
	b./ Chăn nuôi trên đồng cỏ
	

	
	( Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân
	- HS tự đọc thầm & TL

	
	- HS dựa vào H1, bảng số liệu & mục 2 SGK để nêu
	- n/x bổ sung

	
	+ Những con vật nuôi chính? được nuôi nhiều nhất?
	

	
	- GV chốt
	

	5’
	3.Củng cố - dặn dò: 
*GD SDTKNL: Tây Nguyên có tài nguyên rừng hết sức phong phú, cuộc sống của người dân nơi đây dựa nhiều vào rừng…Bởi vậy cần bảo vệ rừng, khai thác hợp lí kết hợp trồng mới.

- GV n/x giờ học, dặn dò
	


khoa học

Tiết 15: BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH?
A. Mục đích - yêu cầu:

HS nêu được những biểu hiện của cơ thể khi bị bệnh.

- Biết nói ngay với cha mẹ, người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, không bình thường.

B. Đồ dùng dạy học: 

Hình tr 32, 33 SGK.

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5'
	I. Bài cũ: (3’)
+ Kể tên 1 số bệnh lây qua đường tiêu hoá?
	- 2 HS trả lời – lớp n/x

	
	+ Để phòng bệnh ... ta phải làm gì?
	

	
	GV đánh giá
	

	30'
	II. Bài mới: (30’)
	

	
	1. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài
	

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	a./ Hoạt động 1: Quan sát tranh & kể lại
	

	
	- GV yêu cầu HS đọc & thực hiện các yêu cầu tr 32
	- HS đọc – quan sát hình tr 32 & TLCH

	
	- Yêu cầu HS sắp xếp các hình thành 3 câu chuyện & kể lại nội dung mỗi truyện.
	- HS hoạt động nhóm 2 3 đại diện lên kể

	
	- GV lưu ý: HS môt tả kĩ khi Hùng bị bệnh thì cảm thấy trong người như thế nào? 
	

	
	+ Kể tên 1 số bệnh con đã từng bị mắc?
	

	
	+ Khi mắc bệnh con cảm thấy như thế nào?
	

	
	+ Khi nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu không bình thường con cần lưu ý gì? Vì sao?
	- HS trả lời câu hỏi

	
	- GV kết luận (bạn cần biết)
	Lớp ghi ý

	
	b./ Hoạt động 2: Đóng vai: “Mẹ ơi, con ... sốt”
	

	
	- GV nêu nhiệm vụ & chia nhóm:
	- HS thảo luận đưa ra

	
	Các nhóm thảo luận & đưa ra tình huống xử lí khi bản thân bị bệnh.
	tình huống, phân vai & cách xử lí tình huống

	
	- Trình bày: - GV + HS n/x đánh giá
	- Các nhóm thực hiện

	
	- GV chốt ý 
	

	5’
	3. Củng cố – dặn dò: (3’)
GV nhận xét giờ học
	

	
	+ Khi bị bệnh, con thấy trong người như thế nào? Khi đó con cần lưu gì?

* GDQTE: Trẻ em có quyền được chăm sóc sức khoẻ.
	


Kỹ thuật

Tiết 8: KHÂU ĐỘT THƯA   (tiết 1)

I.MỤC TIÊU:

   - Hs bết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa .

   - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu .

   - Hình thành thói quen làm việc kiên trì cẩn thận .

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

   - Tranh qui trình khâu mũi đột thưa .

   - Mẫu đường khâu đột thưa .

   - 1 mảnh vải 20x 30 cm , len hoặc sợi .

   - Kim khâu len, kim khâu chỉ, kéo, thước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1.Ổn định tổ chức (1’)

2.Kiểm tra bài cũ (5’)

  Kiểm tra ghi nhớ, dụng cụ học tập .

3.Bài mới

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	* Giới thiệu bài và đề bài

Hoạt động 1: (10’) làm việc cả lớp

     *Mục tiêu: Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu .

    *Cách tiến hành:

  - Giới thiệu đường mẫu khâu đột thưa, hướng dẫn hs quan sát .

  - Nêu đặc điểm của mũi khâu đột thưa, hướng dẫn hs quan sát ?

  - So sánh mũi khâu đột thưa với mũi khâu thường?

    *Kết luận: Như ghi nhớ sgk mục 1

Hoạt động 2:(15’) làm việc cá nhân 

    *Mục tiêu: Hướng dẫn hs thao tác kỹ thuật 

    *Cách tiến hành: 

  - Gv treo qui trình khâu đột thưa .

  - Hướng dẫn hs quan sát hình 2,3,4,5 sgk và nêu các bước trong qui trình

  - Gv đặt câu hỏi: hãy  thực hiện mũi khâu đột thưa

   *Kết luận: như ghi nhớ sgk mục 2

  - Gọi hs đọc phần ghi nhớ sgk 

  - Gv kiểm tra vật liệu, dụng cụ để chuẩn bị khâu.

 IV. NHẬN XÉT:(3’)
· Củng cố, dặn dò: làm theo qui trình và hướng dẫn

· GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh.


	Nhắc lại

Hs quan sát hình 1 sgk

Hs trả lời

Hs quan sát hình 2,3,4 sgk và trả lời

Hs thực hiện




Tuần 13
Toán

TiÕt 64:
LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

 Giúp HS:

-Ôn tập cách nhân với số có 2 chữ số, có 3 chữ số.

-Ôn lại các tính chất: nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A.Kiểm tra bài cũ:(5’)

- 2 HS lên bảng thực hiện phép tính.

- HS dưới lớp tính nháp

- Kiểm tra vở bài tập của HS

- Nhận xét, cho điểm.

 B.Dạy bài mới:(32’)
1. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu bài học

2. Luyện tập:

*Bài 1 ( SGK – 74 )

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

-GV theo dõi, giúp HS yếu.

-Gọi 2 HS lên bảng chữa bài.

-GV cùng lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

-GV củng cố cách nhân với số tròn trăm...

*Bài 2 ( SGK – 74 )

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- 3 HS làm bảng

- Nhận xét,  chữa bài.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

? Nhận xét các số trong 3 biểu thức?

? Nhận xét kết quả?

- GV chốt: Củng cố cho HS về cách nhân nhẩm với 11.

*Bài 3 ( SGK – 74 ):

-Bài yêu cầu gì?

-Cho HS nêu cách làm; Lớp tự làm bài.

- 3 HS làm bảng nhóm

- Nhận xét, chữa bài.

- GV chốt cách tính giá trị biểu thức.

*Bài 4 ( SGK – 74)
-Bài giải theo mấy cách?

-Gọi HS chữa bài.

-GV cùng lớp nhận xét, chốt kết quả tính.

-GV củng cố cách giải toán có lời văn.

*Bài 5 ( SGK – 74)
- HS đọc đề bài, tóm tắt.

- Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?

-HD HS làm phần b).

- HS vận dụng làm bài.

-GV treo bảng phụ chữa bài.

- GV chốt : cách tính diện tích hình chữ nhật

C.Củng cố, dặn dò:(3’)
-Hệ thống kiến thức vừa luyện tập.

- GV nhận xét giờ học

-Dặn ôn bài

- Chuẩn bị bài sau.
	143 x 198   ( = 28 314 )

732 x 801  ( = 586 332 )

-HS thực hiện.

-Lớp nhận xét, đánh giá.

1. Tính:

-HS nêu yêu cầu, tự đặt tính và tính.

-Vài HS nêu kết quả và cách tính.

a. 345 x 200  
[image: image1.wmf]®

  345 x 2 = 690

Vậy 345 x 200 = 69 000

b. 237 x 24 = 5688

c. 403 x 346 = 139 438

2. Tính :

-Lớp làm bài vào vở rồi chữa bài.

a. 95 + 11 x 206 = 95 + 2 266

                           = 2 361

b. 95 x 11 + 206 = 1 045 + 206

                       = 1 251

c. 95 x 11 x 206 = 1045 x 206

                           = 215 270

-HS nhắc lại cách nhân.

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a. 142 x 12 + 142 x 18  = 142 x (12 + 18)
                                      = 142 x 30 = 4 260

b. 49 x 365 – 39 x 365 = ( 49 – 39 ) x 365 

                                    = 10 x 365 = 3560

c. 4 x 18 x 25 = ( 4 x 25 ) x 18 

                       = 100 x 18 = 1800

4. 

HS đọc đề bài.

-HS nêu; Lớp làm vào vở.

*Cách 1:   8 x 32 = 256 (bóng điện)

               3 500 x 256 = 896 000  (đồng)
*Cách 2:   3 500 x 8 = 28 000  (đồng)

              28 000 x 32 = 896 000 (đồng)
5. 

a. Với a = 12 cm; b= 5cm thì 

S = 12 x 5 = 60 ( cm )

 +  Với a = 15 cm; b= 10 cm thì 

S = 15 x 10 = 150 ( cm )

b. Nếu chiều dài a gấp lên 2 lần thì chiều dài mới là a x 2 và diện tích hình chữ nhật mới là a x 2 x b = 2 x a x b = 2 x ( a x b )= 2 x  S

=> Vậy khi tăng chiều dài lên 2 lần và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật gấp lên 2 lần.




Luyện từ và câu 

TIẾT 26:
 CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI
I. Mục tiêu:

- HS hiểu tác dụng của câu hỏi: Biết dấu hiệu của câu hỏi với từ nghi vấn và dấu chấm hỏi.

- Xác định được câu hỏi trong đoạn văn và biết đặt câu hỏi phù hợp với ND, mục đích.

- HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học: 

· Bảng phụ kẻ sẵn bảng phần nhận xét.

· phấn màu.

· Phiếu học tập, làm bài tập 1 phần luyện tập.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A.Kiểm tra: (3’)

- VBT của HS.

B.Bài mới:(32’)
1. Giới thiệu bài:

- Nêu mục tiêu bài

2. Phần Nhận xét

-GV treo bảng phụ viết một bảng gồm các cột: Câu hỏi; Của ai; Hỏi ai; Dấu hiệu để HS lần lượt thực hiện bài tập 1, 2, 3-SGK.

*Bài 1:

- Yêu cầu HS đọc lại bài “ Người tìm đường đến các vì sao” và tìm các câu hỏi.

- GV chép câu hỏi vào cột.

*Bài 2, 3:

-  Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

  + Các câu hỏi ấy là của ai và để hỏi ai?

  + Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi?

- GV cho nhận xét và ghi bảng.

-GV chốt kiến thức và rút ra ghi nhớ.

3.Phần Luyện tập:

*Bài 1:

- Gọi HS đọc và nêu yêu cầu.

- Lớp đọc thầm lại 2 bài trên.

- Cho HS làm vào vở bài tập theo nhóm bàn.

- 2 HS làm bảng phiếu.

- Chữa bài.

- GV cùng lớp nhận xét.

- GV chốt: Dấu hiệu nhận biết câu hỏi.

*Bài 2:

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Làm việc theo cặp.

- Cho HS thực hành hỏi- đáp.

- Gọi một số đại diện nêu trước lớp.

- GV cùng lớp nhận xét.

*Bài 3:

--HS đọc yêu cầu của bài

- Tự đặt câu.

- Gợi ý HS có thể hỏi về một bài học hoặc một cuốn sách.

C.Củng cố, dặn dò:(2’)
-Hệ thống nội dung bài học.

-Dặn ôn bài, chuẩn bị bài sau.
	Câu hỏi

của ai

hỏi ai

dấu hiệu

- Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?

- Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách?

- Xi-ôn-cốp-xki

- Một người bạn.

- Tự hỏi mình

- Xi-ôn-cốp-xki

- Từ “Vì sao”+dấu chấm hỏi.

- Từ “Thế nào”+ dấu chấm hỏi.

- Gọi nhiều HS đọc ghi nhớ.

1. Tìm các câu hỏi trong bài “Thưa chuyện với mẹ”, “Hai bàn tay” và ghi vào bảng…

Câu hỏi

Của ai?

Để hỏi ai?

Từ nghi vấn

- Con vừa bảo gì?

- Ai xui con thế?

- của mẹ 

- của mẹ

- hỏi Cương

- hỏi Cương

- gì

-thế

-Anh có yêu nước không?

- Anh có thể giữ bí mật không?

- Anh có muốn đi với tôi k?

-Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?

- Anh sẽ đi với tôi chứ?

- các câu hỏi của Bác Hồ.

- Để hỏi bác Lê.

- có…

không

- đâu

- chứ.

2. Chọn  khoảng 3 câu trong bài “ Văn hay chữ tốt”. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan tới từng câu.

- Ví dụ : chọn câu “ Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp.

+HS 1:CBQ luyện chữ vào tgian nào?

+HS 2: CBQ luyện chữ vào buổi sáng.

+HS 1:Ông cầm que vạch lên cột nhà làm gì?

+HS 2:…để luyện chữ cho cứng cáp.

+ HS 1: Để luyện chữ cho cứng cáp, CBQ đã làm gì?

+ HS 2: …sáng sáng CBQ cầm que vạch lên cột nhà.

3. Em hãy đặt một câu hỏi để tự hỏi mình.

+Vì sao mình không giải được bài toán này nhỉ?




Địa lý

TiÕt 13: NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I/ Mục tiêu. 

- Nắm được người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh. Đây là nơi dân cư tập trung đông đúc nhất cả nước.

- Dựa vào bản đồ, tranh, ảnh để tìm kiến thức.

- Nắm được sự thích ứng của con người với thiên nhiên thông qua cách xây dựng nhà ở của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về nhà ở, làng xóm, trang phục và lễ hội của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ.

- Có ý thức bảo vệ thành quả lao động của con người.

-BVMT: người dân tập trung đông đúc nên phải có biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước nơi mình sinh hoạt

-GDTKNL:Gd ý thức sử dụng năng lượng khi tạo ra các sản phẩm thủ công, đồng thời bảo vệ môi trường trong quá trình tạo ra.

II/Đồ dùng dạy học:

 -Tranh, ảnh về nhà ở truyền thống và nhà ở hiện nay, cảnh làng quê, trang phục, lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

- Bản đồ địa lí VN,

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A/Kiêm tra bài cũ(3’)
- ? Trình bày những đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ.

B. Dạy bài mới (30’)
1. Giới thiệu bài : trực tiếp 

2. Chủ nhân của đồng bằng:
* Hoạt động 1: Làm việc cả lớp

HS dựa vào SGK, trả lời câu hỏi sau:

?Đồng bằng Bắc Bộ là nơi đông dân hay thưa dân?

? Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là đân tộc nào?

* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

- HS dựa vào ảnh đồng bằng Bắc Bộ, kênh chữ trong SGK, trả lời câu hỏi:

?Làng của người Kinh ở ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?

? Nêu các đặc điểm về nhà ở của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ ?

? Vì sao nhà ở có những đặc điểm đó? Làng Việt cổ có đặc điểm gì?

? Ngày nay nhà ở và làng xóm của người dân đồng bằng Bắc Bộ có thay đổi như thế nào?

- Gọi HS lên bảng trình bày kết quả làm việc.

- GV giúp HS hiểu và nắm được các ý chính về đặc điểm của nhà ở và làng xóm của người

Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ.

3. Trang phục và lễ hội:

* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm

- HS dựa vào tranh, ảnh, kênh chữ trong SGK và vốn hiểu biết của bản thân thảo luận theo gợi ý :

  + Hãy mô tả về trang phục truyền thống của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ.

  + Người dân thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì?

  + Trong lễ hội có những hoạt động gì? Kể tên một số   lễ hội nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ.

- HS các nhóm lần lượt trình bày kết quả từng câu hỏi, các nhóm khác bổ sung . GV giúp HS chuẩn xác kiến thức.

- GV giới thiệu về một số trang phục của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà HS chưa biết đến. GV kể thêm một số lễ hội của người dân ở đây ( Nêu rõ tên lễ hội, địa điểm, thời gian, các hoạt động trong lễ hội)   

3/Củng cố -Dặn dò (4’)
- GV hoặc HS trình bày tóm tắt lại những đặc điểm tiêu biểu về nhà ở, trang phục, lễ hội của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

- Gv nhận xét tiết học, dặn dò.
	-  2 hs nêu

- HS nhận xét, bổ sung

- HS nghe, nêu tên bài

- Dân cư tập chung đông đúc nhất cả nước

- chủ yếu là người kinh  

- HS đọc SGK, tìm hiểu thảo luận trong nhóm.

- Làng thường có tre xanh bao bọc

+ Làng có nhiều nhà quây quần với nhau.Các nhà gần nhau để hổ trợ giúp đỡ nhau 

+Mỗi làng đều có đền thờ thành hoàng làng, có chùa có khi có miếu

- Nhà thường xây bằng gạch vững chắc.

+ Xung quanh nhà thường có sân, vườn, ao.

+Nhà thường quay về hướng nam

- ở đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông lạnh, mùa hè nóng, thường có bão

+Ngày nay, nhà ở của người dân ĐBBB có nhà tầng, thường có thêm các đồ dùng tiện nghi.

- HS lên bảng trình bày kết quả làm việc.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc sách, thảo luận theo nhóm 6.

- Mặc các trang phục truyền thống :  váy đen, áo dài tứ thân trong thắt yếm đỏ, đầu vấn tóc chít khăn mỏ quạ, ...Nam là quần trắng, áo dài the, khăn xếp...

- mùa xuân, mùa thu

- Bơi chải, chọi gà, hát đối, lễ phật, ...Hội Lim, hội chùa Hương, Hội Gióng...

- HS tham gia giới thiệu một số tranh ảnh, tư liệu sưu tầm.

- HS đọc nội dung bài học SGK.

- HS ghi bài.


Kĩ thuật

      THÊU MÓC XÍCH  (TiÕt 1)

I/  MỤC TIÊU:

  - HS biết cách  thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích.
  - Thêu được các mũi thêu móc xích.

  - HS  hứng thú học thêu.
II/  ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
  -Tranh quy trình thêu móc xích. 

  - Mẫu thêu móc xích được thêu bằng len (hoặc sợi) trên bìa, vải khác màu có kích thước đủ lớn (chiều dài đủ thêu khoảng 2 cm) và một số sản phẩm được thêu trang trí bằng mũi thêu móc xích.

  - Vật liệu và dụng cụ cần thiết:

   + Một mảnh vải sợi bông  trắng hoặc màu, có kích thước 20 cm x 30cm.

   + Len, chỉ thêu khác màu vải. 

   + Kim khâu len  và kim thêu.

   + Phấn vạch, thước, kéo.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

	Hoạt động dạy 
	Hoạt động học

	A.Ổn định: 

- Nhắc nhở HS giữ trật tự, ngồi đúng tư thế chuẩn bị ĐDHT để học bài.

B. Kiểm tra bài cũ.

- Kiểm tra dụng cụ học tập

- GV nhận xét.
C. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài:  

- Thêu móc xích và nêu mục tiêu bài học.

- GV ghi tưạ lên bảng.
2. Tìm hiểu bài:

* Hoạt động 1: hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu.

- GV treo tranh có mẫu thêu.

- GV giới thiệu mẫu thêu, hướng dẫn HS quan sát hai mặt của đường thêu móc xích mẫu với quan sát H.1 SGK để nêu nhận xét và trả lời câu hỏi:

- Em hãy nhận xét đặc điểm của đường thêu móc xích?

- GV tóm tắt :

+ Mặt phải của đường thêu là những vòng chỉ nhỏ móc nối tiếp nhau giống như chuỗi mắt xích (của sợi dây chuyền).

+ Mặt trái đường thêu là những mũi chỉ bằng nhau, nối tiếp nhau gần giống các mũi khâu đột mau.

- GV giới thiệu một số sản phẩm thêu móc xích và hỏi:

+ Thêu móc xích được ứng dụng vào đâu ?

  -GV nhận xét và kết luận (dùng thêu trang trí hoa, lá, cảnh vật , lên cổ áo, ngực áo, vỏ gối, khăn …). Thêu móc xích thường được kết hợp với thêu lướt vặn và 1 số kiểu thêu khác.
* Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật.

- GV treo tranh quy  trình thêu móc xích hướng dẫn HS quan sát  của  H2, SGK/36

Hỏi :+ Em hãy nêu cách vạch dấu đường thêu.

+ Hãy so sánh cách vạch dấu đường thêu móc xích với đường thêu lướt vặn và các đường khâu thêu đã học.

* GV nhận xét, bổ sung.

- GV vạch dấu trên mảnh vải ghim trên bảng. Chấm các điểm trên đường dấu cách đều 2 cm.

- Yêu cầu HS đọc nội dung 2 và quan sát hình 3a, 3b, 3c (SGK/37)

Hỏi : Em hãy nêu cách bắt đầu thêu?

- GV hướng dẫn thao tác bắt đầu thêu, thêu mũi thứ nhất, thứ hai theo SGK

- GV hỏi : + Nêu cách thêu mũi móc xích thứ ba, thứ tư, thứ năm…

- GV hướng dẫn HS quan sát H.4a, b, SGK.

+ Cách kết thúc đường thêu móc xích có gì khác so với các  đường khâu, thêu đã học?

- Hướng dẫn HS các thao tác kết thúc đường thêu móc xích theo SGK.

* GV  lưu ý một số điểm

- Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác thêu và kết thúc đường thêu móc xích.

- GV gọi HS đọc ghi nhớ.

- GV tổ chức HS tập thêu móc xích. 

 D. Củng cố

- Em hãy nêu quy trình thêu móc xích.

E. Dặn dò:

- Nhận xét về sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập của HS. 

- Chuẩn bị vâït liệu và dụng cụ để tiết sau thực hành thêu.


	- HS cả lớp thực hiện, chuẩn bị đồ dùng học tập

- Cả lớp.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nhắc lại tựa bài.

- HS  quan sát  mẫu và H.1 SGK.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát các mẫu thêu.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS nêu.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi, quan sát hình 3a, 3b, 3c.

- HS trả lời 

- HS theo dõi.

- HS nêu.

- HS quan sát hình 4 và trả lời.

- HS nêu.

- HS theo dõi.

- HS theo dõi.

- HS đọc ghi nhớ SGK.

- HS thực hành cá nhân.

- HS nêu.

- Lắng nghe, ghi nhớ về nhà thực hiện.












































































































































PAGE  
19
****************************************************************************

Giáo viên :Nguyễn Thị Yên - Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

